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tỉnh tuyên quang

Thành tỉnh ở xã ỷ La huyện Hàm Yên. Thành xây bằng đá ong, chu vi 259 trượng 8 thước 8 tấc,
cao 9 thước 7 tấc, mở 3 cửa (phía sau sát núi, không mở cửa). Ba mặt (trước, sau, bên phải) có hào,
rộng và sâu từ 5 thước đến 1 trượng không đều nhau (vì nhiều đá cứng không đào sâu được). Mùa hè,
mùa thu hào nhiều nước; mùa xuân, mùa đông nước cạn. Phía bên trái thành nhìn xuống dòng sông.
Hai cửa trước, sau đều có cửa hai lớp. Trước cửa trong đắp luỹ đất cao 6 thước. Bên ngoài thành tỉnh
có thành bao (la thành) ba mặt trước, sau và bên phải, cũng đắp bằng đất, chu vi 642 trượng 5 thước,
cao 3 thước. Tường thành bên trái khống chế bờ sông, phía ngoài trồng tre vầu. Huyện lỵ Hàm Yên và
dân cư các phố đều ở bờ sông bên trái.

Tỉnh hạt1 phía đông giáp giới ba tỉnh Sơn Tây, Cao Bằng, Thái Nguyên; phía tây giáp giới các tỉnh
Hưng Hoá, Sơn Tây; phía nam giáp giới tỉnh Sơn Tây; phía bắc giáp giới hai phủ Khai Hoá và Trấn An
nước Thanh.

Đông tây cách nhau 13 ngày đường. Nam bắc cách nhau 16 ngày đường (trong toàn tỉnh đường
rừng quanh co, không biết chính xác số dặm).

Tỉnh thống hạt 2 phủ, gồm 8 châu huyện.

-Phủ Yên Bình:

-Kiêm lý: Thu Châu.

-Thống hạt: huyện Hàm Yên, huyện Vĩnh Tuy, châu Lục Yên.

-Phủ Tương An:

-Kiêm lý: huyện Vĩnh Điện, kiêm nhiếp huyện Để Định.

Thống hạt: huyện Vị Xuyên và huyện Chiêm Hoá.

Phong tục:

Trong hai phủ thì chỉ huyện Hàm Yên và Thu Châu là có người Kinh ở xen với người Thổ (Tày),
các châu huyện khác đều là người Thổ (Tày), cùng với dân ngụ cư thuộc hộ2 (trong đó có tộc Bạch
Miêu, Anh Miêu và Hắc Miêu), khách hộ và người Thanh, Nùng, Mán3. Quần áo phần nhiều nhuộm

                                                     
1 Tỉnh Tuyên Quang : Thời Bắc thuộc là đất quận Giao Chỉ. Đời Trần là châu Tuyên Quang lộ Quốc Oai,

sau đổi là trấn Tuyên Quang. Thời thuộc Minh, lúc đầu gọi là châu Tuyên Hoá  (1407), gồm 9 huyện:
Khoáng Huyện , Đương Đạo , Văn Yên , Bình Nguyên , Để Giang , Thu Vật ,
Đại Man , Dương Huyện , Ê t Huyện ; sau đổi là phủ Tuyên Hoá (1408). Đầu đời Lê Thái Tổ
thuộc Tây đạo. Năm Quang Thuận 7 (1466) đặt làm thừa tuyên Tuyên Quang  (1 phủ là phủ An Bình, và
1 huyện Phúc Yên và 5 châu: Thu Vật , Lục Yên , Bình Nguyên , Đại Man , Bảo Lạc .
Khoảng niên hiệu Hồng Thuận (1509-1516) đổi làm trấn Minh Quang . Đầu đời Lê Trung hưng con
cháu Vũ Văn Mật thế tập cai quản, gọi là dinh Yên Tây (có chỗ chép Yên Bắc). Từ niên hiệu Vĩnh Thịnh
(1705-1719) triều đình mới đặt quan cai trị, lấy lại tên cũ là trấn Tuyên Quang. Đầu triều Nguyễn cũng gọi là
trấn Tuyên Quang. Năm Minh Mệnh 12 (1831) chia đặt tỉnh hạt, đổi là tỉnh Tuyên Quang . Năm Minh
Mệnh 14 (1833, sau khi dẹp cuộc biến loạn Nùng Văn Vân) bỏ châu Bảo Lạc, chia thành hai huyện Vĩnh Điện
và Để Định; năm thứ 16 (1835) chia châu Vị Xuyên làm 2 huyện Vĩnh Tuy và Vị Xuyên; đổi châu Đại Man
làm châu Chiêm Hoá; đồng thời tách phủ An Bình lập thêm phủ Yên Ninh thống hạt 4 châu huyện vừa kê (trừ
huyện Vĩnh Tuy vẫn thuộc phủ An Bình. Phủ Yên Ninh sau đổi là phủ Tương An). Nay là đất các huyện Yên
Bình, Lục Yên tỉnh Yên Bái; các huyện Hàm Yên, Yên Sơn, Chiêm Hoá tỉnh Tuyên Quang; Bắc Quang, Hoàng
Su Phì, Vị Xuyên tỉnh Hà Giang; huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng.

2 Thuộc hộ là những người đã cư trú từ 2 đời (chưa được vào chính hộ, có lẽ phải 3 đời, chưa tra rõ quy định).
3 Người Thanh, Nùng, Mán gọi là biệt hộ, xem thêm chú ở mục kê dân số.
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chàm. Người Thổ (Tày), người Mán mặc áo ngắn tay mà vạt áo hơi dài, các tộc người khác đều mặc
áo ngắn cả.

Dân đều làm nghề cày cấy trồng trọt, ít học hành, tập tục ngoan trá, dễ bị mê hoặc nhưng giải thích
cho hiểu rõ thì rất khó. Các nghề kỹ nghệ thì không có nghề nào tinh xảo, riêng người Thổ (Tày) ở hai
huyện Vĩnh Điện và Để Định bắn súng kíp khá thạo. Tập tục chuộng ma quỷ, chữa bệnh thì cầu thần
linh, không dùng thuốc. Những năm trước có người miền xuôi lên ngụ cư, trong đó rải rác có người
theo đạo Thiên chúa, gần đây bị phỉ quấy nhiễu phải bỏ đi nơi khác, nay không còn ai theo đạo Thiên
chúa.

Sản vật:

Ruộng đều làm lúa vụ thu, không có lúa hè. Ngoài lúa tẻ cũng có cấy lúa nếp, trồng khoai, đậu, lá
mạch. Lâm sản có sa nhân (ở các huyện Vĩnh Điện, Để Định, Vĩnh Tuy, Vị Xuyên), vỏ cây gió (huyện
Chiêm Hoá), dục tử (dùng để ép dầu, có ở Thu Châu). Củ nâu, nứa, và các loại gỗ màu thì huyện nào
cũng có.

Tổng Đông Quang huyện Để Định có giống lê hương vị thơm ngon. Cũng ở tổng ấy và các tổng An
Định huyện Vị Xuyên, tổng Tụ Long huyện Vĩnh Tuy rải rác có nơi trồng nha phiến1. Đồng đỏ ở mỏ
đồng xã Tụ Long trước đây nghe nói có nhiều đồng tốt, nhưng bị phỉ quấy nhiễu, hiện bỏ không khai
thác.

Khí hậu:

Đất gần phía bắc, tháng giêng, tháng hai mùa xuân còn rét, tháng ba mới bắt đầu ấm. Các tháng
mùa hè nắng nóng bức oi gắt, đến tháng 7, tháng 8 hơi mát, nhưng tháng 9 đã rét. Các tháng mùa đông
rét đậm, nhiều lam chướng, mù núi dày đặc, hàng ngày phải đến giờ Thìn mới tan sương hửng nắng.
Hai châu huyện Hàm Yên, Thu Châu lam chướng có phần nhẹ hơn. Các huyện thượng du Vĩnh Điện,
Để Định, Vị Xuyên, Chiêm Hoá, Vĩnh Tuy, Lục Yên đều thuộc vùng lam chướng nặng nề, nhất là vào
tháng 3 và tháng 9 là nặng nề nhất. Ngạn ngữ có câu: "Tháng chín quýt đỏ trôn, tháng ba ngải mọc cái
con tìm về". Trong tỉnh hạt nước triều không dâng đến.

Núi sông:

Trong tỉnh hạt núi rừng liên tiếp, kể núi có tên thì huyện Hàm Yên có núi Sâm Sơn là ngọn núi chắn
phía sau thành tỉnh. Ngoài ra còn có núi Nghiêm Sơn, Chân Sơn. Thu Châu có núi Biền Sơn. Huyện
Vĩnh Tuy có núi Lão Quân, núi Đại Lĩnh Can (tên núi 3 chữ), đèo Phân Thuỷ (Phân Thuỷ lĩnh), núi
Nam Sơn, núi Ba Tiêu. Huyện Lục Yên có núi Mạn Lĩnh. Huyện Vĩnh Điện có núi Cổ Long, núi Ngọc
Nữ, núi Ngọc Mạo. Huyện Để Định có các núi Bốc Khê, núi Tam Phùng. Huyện Vị Xuyên có các núi
Nam Thiên Môn, Hiểm Cảnh, Hiểm Họa, Sài Sơn, Bà Sơn, Chu Sơn, Bột Sơn, Dương Sơn, núi Bồ Lai,
Hành Sơn, núi Thuỷ Lạc. Châu Chiêm Hoá có các núi Tượng Sơn, Thần Sơn, Tạ Sơn. Còn lại các núi
không tên thì rất nhiều.

Sông:

-Sông Lô Giang (bắt nguồn từ huyện Văn Sơn nước Thanh, chảy qua xã Tụ Thành huyện Vĩnh Tuy).

-Sông Khâm Giang (bắt nguồn từ huyện Tiểu Trấn An nước Thanh, chảy qua xã Ân Quang huyện
Để Định).

-Sông Lôi Giang (bắt nguồn từ châu Thuỷ Vĩ tỉnh Hưng Hoá, chảy qua xã Điện Quan châu Lục
Yên).

Còn lại là các khe suối nhỏ nhiều không kể hết.

                                                     
1 Tức cây thuốc phiện.



Đồng khánh địa dư chí Tỉnh tuyên quang

855

Danh thắng:

Tỉnh hạt là nơi biên cương vắng vẻ, chỉ có chùa Cao Sơn (tức chùa Xuân Lôi) ở huyện Hàm Yên
đáng kể là chốn danh lam. Phố Vân Trung ở xã Ân Quang huyện Để Định (nguyên thuộc châu Bảo
Lạc), mỏ đồng Tụ Long ở huyện Vĩnh Tuy, khi trước được coi là nơi tụ hội đông đúc. Lại có trang
Ngọc Mạo ở xã ân Quang có hang gió nghe rất lạ).

Đường đi:

Núi khe quanh co không thể đo được số dặm, lại là đường rừng qua nhiều lối rẽ nên khó vẽ ra được.

-Một đường quan báo phía nam từ xã Thúc Thuỷ (giáp trạm Sơn Hoà tỉnh Sơn Tây) đến thành tỉnh,
đi khoảng nửa ngày, đường rộng 1 trượng.

-Một đường từ thành tỉnh đi hơi chếch về phía tây rồi chuyển lên phía bắc, qua đồn Hương Mang,
qua sông Lô, đi ven theo sông mà lên qua hai hạt Vĩnh Tuy, Vị Xuyên đến bảo Tụ Long, hết 12 ngày
đường. Lại từ đồn ấy đi khoảng 1 ngày rưỡi thì đến chỗ Đình Bia giáp giới nước Thanh, cộng đường đi
khoảng 13 ngày rưỡi.

-Một đường từ phố Xuân Hoà ở thành tỉnh qua sông, theo đường từ xã Trường Đà đi ven sông
Khâm Giang mà lên, qua các châu huyện Chiêm Hoá, Vĩnh Điện, Để Định đến đồn An Lĩnh giáp giới
nước Thanh, đi khoảng 16 ngày.

-Một đường từ thành tỉnh đi về phía tây, qua Thu Châu, Lục Yên đến cửa quan Quán Ty tỉnh Hưng
Hoá, đi khoảng 6 ngày.

Những đường bộ kê trên đều là đường chim bay1, rất hiểm trở khó đi.

Đồn luỹ:

18 đồn luỹ:

-Huyện Hàm Yên: 6.

-Huyện Vĩnh Điện: 1.

-Châu Chiêm Hoá: 5.

-Huyện Vĩnh Tuy: 2.

-Huyện Để Định: 1.

-Châu Lục Yên: 2.

-Huyện Vị Xuyên: 1.

Văn từ:

Văn từ của tỉnh đặt ở huyện Hàm Yên; các huyện châu thì chỉ có hai châu là Thu Châu và châu Lục
Yên mỗi châu dựng một đền, các châu huyện khác thì chưa dựng.

Miếu có tên: 9

-Huyện Hàm Yên: 7; Thu Châu: 2; nhưng chỉ có 2 miếu là miếu Hiệp Thuận và miếu Quang Nhuận
là linh thiêng nhất.

Binh:

Dưới đây căn cứ theo bản sao sổ binh năm Tự Đức 11 (1858):

Nguyên sách hiện ghi hạn ngạch tuyển lính là 197 người. Từ năm Tự Đức 15 (1862), thành tỉnh
hữu sự, đường đi lên miền thượng du bị tắc trở, quân lính phần nhiều trốn vắng. Năm thứ 20 (1867)
tỉnh thần dâng tập tâu, [bộ Binh] chuẩn cho rút số lính tuyển để lập các cơ Tuyên dũng (huyện Hàm

                                                     
1 Ngv.: điểu đạo. Cách hiểu đường chim bay ngày xưa có khác so với ngày nay: không nói về khoảng cách trên

không; mà nói ý đường nhỏ hiểm trở, rất khó đi (phải như chim mới bay qua được).
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Yên 1 cơ Tuyên dũng, 334 người; Thu Châu 2 cơ Tuyên dũng có 418 người; Chiêm Hoá 3 cơ Tuyên
dũng, 250 người. Các châu huyện khác chưa kịp lập lính. Trước đây vì bị phỉ quấy nhiễu, lính bỏ trốn,
hiện chỉ còn 2 cơ lính, gồm 104 người (Cơ nhất 60 người, Cơ nhị 44 người).

Dân:

Theo sổ cũ thì số đinh 5.140 người, vì bị phỉ quấy nhiễu, dân xiêu tán. Nay vâng mệnh chiêu dụ
nhưng chưa trở về hết.

Ruộng đất:

Theo sổ cũ có 16.204 mẫu.

Thuế cả năm (thuế đinh và thuế điền):

-Nộp bằng tiền: 8.361 quan.

-Nộp bằng thóc: 4.164 hộc.

Quan tân:

Các huyện châu Hàm Yên, Thu Châu, Vị Xuyên, Chiêm Hoá mỗi châu huyện một cửa, huyện Vĩnh
Tuy 2 cửa.

Thuế cả năm:

-Nộp bằng tiền: 9.730 quan.

-Nộp bằng bạc: 1.030 lạng.

-Nộp bằng đồng đỏ: 10.000 cân.

Mỏ cát có vàng1: 3 mỏ, các huyện Vĩnh Tuy, Để Định, Vị Xuyên mỗi châu huyện có 1 mỏ. Trong
đó thuế vàng cả năm của 2 mỏ cộng là 3 lạng, 1 do chi quan tiền (tiền công) sai người đi khai thác,
mỗi năm nộp trên dưới 18 lạng.

Còn có 5 mỏ vàng khác đã đóng cửa từ trước: Hàm Yên, Vị Xuyên mỗi châu huyện 1 mỏ, huyện Để
Định 3 mỏ. (Năm Tự Đức 15 [1860] vâng mệnh khám tra, đóng cửa thêm 1 mỏ), cả năm nộp vàng
cộng 25 lạng.

Một mỏ chì ở huyện Hàm Yên đã đóng cửa từ trước.

Hai mỏ bạc đều thuộc huyện Vĩnh Tuy, cả năm nộp thuế bạc 110 lạng.

Một mỏ đồng thuộc huyện Vĩnh Tuy, cả năm nộp thuế bằng đồng đỏ là 12.000 cân, lại xin chở
mắm muối 100 vạn cân lên khu mỏ để cấp cho phu, xin được miễn thuế khi qua cửa quan, xin nộp
3.000 cân đồng.

Dân ngụ cư thuộc hộ, khách hộ2, và người Thanh, Nùng, Mán, cộng 2.026 người. Trong đó:

-Thuộc hộ: 680 người.

-Khách hộ: 267 người.

-Người Thanh: 123 người.

-Người Nùng: 117 người.

-Người Mán: 839 người.

Lại kính xét binh ngạch có định ngạch lính mộ (vệ Tuyên Quang 9 đội, Tuần thành 2 đội, Pháo thủ
1 đội) gồm 479 người, không tính trong số lính của các huyện châu đã ghi ở trên.

                                                     
1 Ngv.: Kim sa khoáng .
2 Ngoài dân chính hộ (đã ghi ở mục Dân ở đoạn trên), người nơi khác đến sinh sống gọi chung là dân ngụ cư

(đầu ngụ dân), chia làm 3 hạng: Khách hộ là những người mới đến sinh sống; Thuộc hộ là những người đã cư
trú từ 2 đời (chưa được vào chính hộ, có lẽ phải 3 đời, chưa tra rõ quy định); Biệt hộ: cư dân không phải người
Kinh (Việt).
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PHỦ an Bình

Phủ hạt bao quanh thành tỉnh. Phủ lỵ ở xã Điền Loan Hạ thuộc Thu Châu, xung quanh đắp luỹ đất,
từ năm Tự Đực 24 (1871) bị phỉ đánh phá, vừa thu phục được năm ngoái, chưa kịp tu sửa.

Phủ hạt1 phía đông giáp giới châu Chiêm Hoá và huyện Sơn Dương tỉnh Sơn Tây, phía tây giáp giới
hai châu Thuỷ Vĩ, Trấn Yên tỉnh Hưng Hoá và huyện Tây Quan tỉnh Sơn Tây; phía nam giáp giới
huyện Hùng Quan tỉnh Sơn Tây; phía bắc giáp giới phủ Khai Hoá nước Thanh.

Đông tây cách nhau 5 ngày đường. Nam bắc cách nhau 14 ngày đường.

Phủ kiêm 1 châu là Thu Châu:

Thu châu, 8 tổng:
1.Tổng Đại Đồng 2.Tổng Đạo Ngạn 3.Tổng ẩm Phúc 4.Tổng Vĩnh Kiên
5.Tổng Ngọc Chấn 6.Tổng Mông Sơn 7.Tổng Cảm Nhân 8.Tổng Cảm Ân

Thống hạt 3 huyện, châu: Hàm Yên, Vĩnh Tuy, Lục Yên.

1-Huyện Hàm Yên, 10 tổng:
1.Tổng Thường Túc 2.Tổng Đồng An 3.Tổng Sơn Đô 4.Tổng Trung Môn 
5.Tổng Lang Quán 6.Tổng Hùng Dị 7.Tổng An Lĩnh 8.Tổng Điền Sơn
9.Tổng An Lũng 10.Tổng Bình Ca

2-Huyện Vĩnh Tuy, 6 tổng:
1.Tổng Phương Độ 2.Tổng Tụ Long 3.Tổng Trinh Tường 4.Tổng Lâm Đường
5.Tổng Mục Hà 6.Tổng Tiên Yên

3-Châu Lục Yên, 6 tổng:
1.Tổng Bì Hạ 2.Tổng Trúc Lâu 3.Tổng Lâm Trường Thượng
4.Tổng Lâm Trường Hạ 5.Tổng Lương Sơn 6.Tổng Nghĩa Đô

Phong tục:

Hai huyện châu Hàm Yên, Thu Châu số người Thổ (Tày) và người Kinh xấp xỉ bằng nhau. Các
huyện châu Vĩnh Tuy, Lục Yên đều là người Thổ (Tày) cùng là người Thanh, Nùng, Mán, và dân ngụ
cư các hạng thuộc hộ và khách hộ. Phong tục đã ghi ở phần chung toàn tỉnh.

Sản vật:

Ruộng cấy lúa vụ thu, cả lúa tẻ và lúa nếp. Ngoài ra trồng khoai, đậu, lúa mạch. Huyện Vĩnh Tuy
có sa nhân, thuốc phiện, mỏ đồng Tụ Long. Thu Châu có khá nhiều cây quả dọc. Còn củ nâu, gỗ sắc,
nứa thì nơi nào cũng có.

Khí hậu:

Khí núi ở huyện Hàm Yên và Thu Châu tương đối nhẹ, huyện Vĩnh Tuy và châu Lục Yên thì lam
chướng rất nặng nề. Thời tiết các mùa xem ở phần ghi chung toàn tỉnh.

Núi sông:

Huyện Hàm Yên có núi Sâm Sơn, Nghiêm Sơn, Chân Sơn.

Thu Châu có núi Biền Sơn.

                                                     
1 Phủ An Bình : Phủ duy nhất của xứ Tuyên Quang đời Lê và trấn Tuyên Quang trước 1831 (x. chú 1 về

Tỉnh Tuyên Quang), gồm 1 huyện Phúc Yên và 5 châu: Thu Vật , Lục Yên , Bình Nguyên ,
Đại Man , Bảo Lạc . Năm Minh Mệnh 16 (1835) tách phủ An Bình, lập phủ mới Yên Ninh (gồm 2
châu Đại Man, Bảo Lạc cũ và huyện Vị Xuyên tách từ huyện Vị Xuyên cũ), còn lại Thu Châu, châu Lục Yên và
2 huyện Hàm Yên, Vĩnh Tuy. Nay là hai huyện Yên Bình, Lục Yên tỉnh Yên Bái; hai huyện Hàm Yên, Yên Sơn
tỉnh Tuyên Quang; ba huyện Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Vị Xuyên tỉnh Hà Giang.
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Huyện Vĩnh Tuy có núi Lão Quân, núi Ba Tiêu, núi Đại Lĩnh, núi Can Sơn, núi Phân Thuỷ.

Huyện Lục Yên có núi Mạn Lĩnh.

Sông thì chỉ có 1 con sông Lôi Giang chảy thông đến sông Lô.

Danh thắng:

Huyện Hàm Yên có chùa Cao Sơn. Huyện Vĩnh Tuy có mỏ đồng Tụ Long, phố Hà Dương.

Đường đi:

Phủ hạt tiếp giáp nhiều đường núi, nhiều nhánh rẽ, kính ghi về phần các châu huyện.

-Một đường từ xã Thúc Thuỷ huyện Hàm Yên (giáp núi tỉnh hạt) qua thành tỉnh đi lên phía trên,
qua các huyện Hàm An, Vĩnh Tuy đến xã Tụ Thành giáp giới nước Thanh, đi khoảng 14 ngày đường.

-Một đường từ xã Phục Lễ, Thu Châu (giáp núi tỉnh hạt), qua đò ngang sang phủ lỵ, qua châu Lục
Yên đi thông đến núi Mã Yên thuộc tỉnh Hưng Hoá, đi khoảng 7 ngày đường.

-Một đường từ xã Nhân Mục huyện Vị Xuyên đi về phía tây, qua phủ lỵ đến giáp huyện Trấn Yên
tỉnh Hưng Hoá, đi khoảng 3 ngày đường.

Đồn luỹ:

Hàm Yên 6, Vĩnh Tuy 2, Lục Yên 2.

Văn từ:

Chỉ có 2 châu Thu Châu, Lục Yên dựng chung 1 học từ (đền nhà học) ở xã Điền Loan Hạ, nay đã
đổ nát.

Miếu có tên:

9 đền miếu, đều đã ghi ở phần chung toàn tỉnh.

Binh:

-Nguyên định ngạch chọn lính: 76 người.

Dân:

-Đinh số: 2.506 người.

Ruộng đất: 7.300 mẫu.

Thuế đinh điền cả năm:

-Nộp bằng tiền: 3.956 quan.

-Nộp bằng thóc: 1.882 hộc.

Cửa bến: 4

Hàm Yên 1, Thu Châu 1, Vĩnh Tuy 2.

Một mỏ cát có vàng ở huyện Vĩnh Tuy.

Còn có 2 mỏ khác (1 mỏ vàng, 1 mỏ chì) ở huyện Hàm Yên, nhưng đều đã đóng cửa từ trước.

Hai mỏ bạc ở huyện Vĩnh Tuy.

Một mỏ đồng ở huyện Vĩnh Tuy.

Dân ngụ cư hai hạng thuộc hộ và khách hộ, người Thanh, Nùng, Mán, cộng 2.026 người. Trong đó:

-Thuộc hộ: 92 người.

-Khách hộ: 61 người.

-Người Thanh: 40 người.

-Người Nùng: 55 người.

-Người Mán: 213 người.
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Huyện Hàm Yên

Hàm Yên là huyện phụ quách của thành tỉnh, do phủ Yên Bình thống hạt. Huyện lỵ ở xã ỷ La tổng
Trung Môn. Phía trước, phía sau đều dài 19 trượng. Bên trái, bên phải đều 18 trượng. Chu vi 74 trượng,
xung quanh trồng rào gai, cách từng đoạn có đóng cọc nhọn, không có thành quách. Mở 1 cửa trước
(cao 12 thước, rộng 9 thước).

Huyện hạt1 phía đông giáp giới châu Chiêm Hoá, phía tây giáp giới huyện Hùng Quan tỉnh Sơn
Tây, phía nam giáp giới huyện Sơn Dương tỉnh Sơn Tây, phía bắc giáp giới huyện Vị Xuyên.

Đông tây cách nhau 3 ngày đường. Nam bắc cách nhau 2 ngày rưỡi đường (toàn huyện rừng núi
quanh co khúc khuỷu, khó đo số dặm).

Huyện có 10 tổng, gồm 70 xã, phố, phường, trại.

1-Tổng Trung Môn, 13 xã, phố, phường:
1.Xã Trung Môn 2.Xã ỷ La 3.Xã Xuân Huy 4.Xã Hoằng Pháp
5.Xã Trang Trì 6.Xã Tiên Lũng 7.Xã Linh Sơn 8.Xã Chân Sơn
9.Phố Xuân Hoà 10.Phố Khách 11.Phố Tam Kỳ 12.Phường Quảng Thị
13.Phường Chử Thị

2-Tổng Đồng An, 7 xã, trại:
1.Xã Đồng An 2.Xã Gia Cốc 3.Xã Vũ Cốc 4.Trại Viên Châu
5.Xã Tín Vũ 6.Xã Đông Sơn 7.Xã Linh Cốc

3-Tổng Điền Sơn2, 6 xã:
1.Xã Điền Sơn 2.Xã Nghiêm Sơn 3.Xã Từ Thuỷ3 4.Xã Nhân Giả
5.Xã Vân Lâm 6.Xã Cam Lâm

4-Tổng Thường Túc4, 6 xã:
1.Xã Thường Túc5 2.Xã Thúc Thuỷ 3.Xã Kiệt Thạch 4.Xã Bình Trù
5.Xã Yên Đình 6.Xã Song Lĩnh

5-Tổng Lang Quán, 7 xã:
1.Xã Lang Quán 2.Xã Minh Lang 3.Xã Trình Lang 4.Xã Văn Yên
5.Xã Năng Hoằng6 6.Xã Hoằng Nghị 7.Xã Thanh Sơn7

6-Tổng Hùng Dị, 8 xã:
1.Xã Hùng Dị 2.Xã Ninh Dị 3.Xã Phong NÉm 4.Xã Đăng NÉm
5.Xã Tú Chung 6.Xã Lũ Khê 7.Xã Xuân Mai 8.Xã Tú Lĩnh

                                                     
1 Huyện Hàm Yên : Đời Trần về trước, theo ĐNNTC và PĐĐC, là huyện Sóc Sùng . Thời thuộc

Minh là huyện Văn Yên . Đầu đời Lê đổi là huyện Sùng Yên . Năm Quang Thuận 7 (1466) đổi là
huyện Phúc Yên thuộc phủ An Bình. Đời Gia Long-đầu Minh Mệnh vẫn theo cũ. Năm Minh Mệnh 3
(1822) đổi là huyện Hàm Yên. Nay là hai huyện Hàm Yên và Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.

2 ở phần ghi chung của phủ chép tên tổng là Điền Sơn, ở đây chép là Điền Thổ nhưng đã có dấu sửa lại.
3 Xã Từ Thuỷ: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Từ Tuyền . Đầu đời Thiệu Trị (1841) kiêng đồng âm chữ

Tuyền (tên huý vua Thiệu Trị), đổi là xã Từ Thuỷ .
4 Xem chú sát dưới.
5 Tổng và xã Thường Túc: Từ đời Thiệu Trị về trước là tổng và xã Hằng Túc . Năm đầu niên hiệu Tự Đức

kiêng huý chữ Hằng (Hoàng thái hậu Phạm Thị Hằng, mẹ vua Tự Đức), đổi là tổng và xã Thường Túc .
6 Xã Năng Hoằng: Từ đời Thiệu Trị về trước là xã Hoằng Nhậm . Đầu đời Tự Đức kiêng huý chữ Nhậm

(Hồng Nhậm , tiểu tự vua Tự Đức), đổi là xã Năng Hoằng .
7 Xã Thanh Sơn: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Hoa Sơn . Năm đầu niên hiệu Thiệu Trị kiêng chữ Hoa

 (tên huý mẹ vua Thiệu Trị), đổi là Thanh Sơn .
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7-Tổng Bình Ca, 5 xã:
1.Xã Bình Ca 2.Xã Đạo Viện 3.Xã Lang Cải 4.Xã Thiên Đông
5.Xã Tình Hóc

8-Tổng Yên Lĩnh, 4 xã:
1.Xã Yên Lĩnh 2.Xã Yên Diên 3.Xã Trường Đà 4.Xã Cường Nỗ

9-Tổng Sơn Đô1, 5 xã:
1.Xã Sơn Đô2 2.Xã Lực Hành 3.Xã Quảng Giáo 4.Xã Bình Trạch
5.Xã Nhân Lý

10-Tổng Yên Lũng, 9 xã:
1.Xã Yên Lũng 2.Xã Nhân Thọ 3.Xã Thọ Sơn 4.Xã Phúc Ninh
5.Xã An Cốc 6.Xã Trí Thuỷ 7.Xã Vĩnh Khoái 8.Xã Hiệp Môn
9.Xã Hoà Lũng

Phong tục:

Năm tổng Trung Mông, Đồng An, Điền Sơn, Thường Túc, Bình Ca đều là người Kinh, ít người đi
học, phần nhiều làm nghề trồng cấy, hái củi. Người làm thợ và đi buôn không có mấy. Tục cưới xin
tang ma còn cẩu thả. Hàng năm vào hai tháng giữa của mùa xuân và mùa thu (tức tháng 2 và tháng 8)
có lệ tế thần, mở hội ca hát đến 3-4 ngày mới thôi.

Các tổng An Lĩnh, Sơn Đô, Lang Quán, Hùng Dị, An Lũng hầu hết là người Thổ (Tày), người đi
học chỉ cốt biết chữ để biên chép và ký tên mà thôi. Khi công việc cày cấy rảnh rỗi thì lên núi kiếm
củi, vào rừng đi săn, xuống suối bắt cá. Làm thợ và đi buôn thì không có nghề nào tinh xảo. Cưới xin
tang ma tuỳ cảnh từng nhà mà làm. ăn mặc tùng tiệm, không xa xỉ, thỉnh thoảng có 1-2 nhà người
Mán làm nhà trên đỉnh núi, đốt nương làm rẫy trồng trỉa, du canh du cư, không ở nơi nào thành thôn
động nhất định. ốm đau bệnh tật chỉ tin thầy mo, không tin thầy thuốc. Lấy vợ lấy chồng thì kén nhà
có của mà không đòi lễ. Không có người nào theo đạo Thiên chúa.

Sản vật:

Trong huyện đều là lúa vụ thu. Sau khi thu hoạch đều trồng khoai, đậu. Lâm phận có khá nhiều gỗ
sắc, tre vầu, nứa, củ nâu v.v...

Hai xã Lang Cải, Đạo Viện trước kia có một mỏ vàng; xã Phúc Ninh trước có một mỏ chì, nhưng
năm trước đã vâng lệnh cho đóng cửa.

Khí hậu:

Tháng giêng, tháng hai gió đông, thỉnh thoảng gió bắc, nhiều lạnh rét, ít ấm nóng. Trời mây âm u
cả tuần, sương mù dày đặc, buổi sáng phải đến giờ Thìn mới thấy mặt trời, mới chừng nửa giờ Thân
trời đã tối. Đến hạ tuần tháng 3 mới cảm thấy ấm áp. Tháng 4, 5, 6 gió nam nắng gắt. Tháng 7, 8
mưa lũ, lốc bão. Tháng 9, 10 ít mưa, nhiều ngày tạnh nắng, đã bắt đầu cảm thấy lạnh. Tháng 11, 12 gió
bấc, rét đậm. Đó là khí hậu ấm, mát, lạnh, nóng trong một năm. Còn khí lam chướng thì cả bốn mùa
đều có. Còn thuỷ triều thì không dâng đến huyện hạt.

Núi sông:

-Núi Sâm Sơn: ở địa phận xã Tình Hóc, một dãy núi liên tiếp, đột khởi ba ngọn, hình dáng lạ đẹp,
cây cối xanh tốt, là dãy đá bảo vệ phía bên trái thành tỉnh, dòng sông Lô như giải áo vắt ngang phía
trước, trên núi là ngôi đền thiêng, quả là ngọn danh sơn trong bản huyện.

                                                     
1 Xem chú sát dưới.
2 Tổng và xã Sơn Đô: Đầu đời Tự Đức là tổng và xã Kim Đô , từ năm Tự Đức 14 (1861) kiêng đồng âm chữ

Kim (tên huý Triệu tổ Nguyễn Kim), đổi là tổng và xã Sơn Đô .
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-Núi Nghiêm Sơn: ở địa phận xã Nghiêm Sơn, núi đồi hùng vĩ, cây cối rậm rạp, trên núi có ngôi
đền thiêng.

-Núi Chân Sơn: ở địa phận xã Chân Sơn, thế núi nhấp nhô, quanh co chạy dài khoảng 1-2 dặm đến
xã Chân Sơn thì cao vọt lên. Trên núi có ngôi đền thiêng.

-Sông Lô: trên giáp xã Bình Sa huyện Vị Xuyên, dưới giáp xã Hoà Mục huyện Hùng Quan phủ
Đoan Hùng tỉnh Sơn Tây, dài 220 dặm. Trong đó:

Đoạn sông từ xã Nhân Thọ thuộc bản huyện, giáp xã Bình Sa huyện Vị Xuyên, đến ngã ba
Cường Nỗ dài 120 dặm, rộng trên dưới 30 trượng, sâu trên dưới 2 trượng.

Đoạn sông từ ngã ba Cường Nỗ đến giáp xã Hoà Mục phủ Đoan Hùng dài 100 dặm, rộng trên
dưới 30 trượng, sâu trên dưới 2 trượng.

-Sông Khâm: trên giáp xã Xóm Xá châu Chiêm Hoá, dưới đến ngã ba Cường Nỗ, chảy vào sông Lô,
dài 105 dặm.

Danh thắng:

-Chùa Cao Sơn: ở xã ỷ La. Chùa dựng trên ngọn núi đất cao lớn, đỉnh núi bằng phẳng, rộng khoảng
3-4 sào, hai toà chùa Phật nguy nga, liền dãy với huyện lỵ và thành tỉnh, tiếng trống tiếng chuông văng
vẳng, thật là chốn thiền môn trên đỉnh Thứu.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ huyện lỵ đi về phía tây đến giáp giới huyện Hùng Quan tỉnh Sơn Tây, đi
khoảng nửa ngày, đường rộng 1 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông đến giáp giới châu Chiêm Hoá, đi khoảng 2 ngày,
đường rộng 5 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam đến giáp giới huyện Sơn Dương tỉnh Sơn Tây, đi
khoảng 1 ngày, đường rộng 5 trượng.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc đến giáp giới huyện Vị Xuyên, đi khoảng 1 ngày rưỡi,
đường rộng 5 trượng.

Thành trì, đồn luỹ:

-Thành tỉnh: ở địa phận xã ỷ La.

-Đồn Hương Mang: ở địa phận xã Hùng Dị, hiện đang canh giữ (các đồn kê dưới cũng thế).

-Đồn Cường Nỗ: ở địa phận xã Cường Nỗ.

-Đồn Kình Chầy: ở địa phận xã ỷ La.

-Đồn Bình Ca: ở địa phận xã Bình Ca.

-Đồn An Lĩnh: ở địa phận xã An Lĩnh.

Văn từ:

Bản huyện chưa kịp dựng Văn từ. Văn từ của tỉnh ở xã ỷ La.

Miếu có tên:

-Miếu thần Hiệp Thuận: xã ỷ La thờ phụng.

-Miếu thần Quang Nhuận: xã Tình Hóc thờ phụng.

-Miếu thần Quan Công: phố Khách thờ phụng.

-Miếu Thành hoàng bản tỉnh: phố Đông Thành thờ phụng.

-Miếu thần Cao Sơn: xã Chân Sơn thờ phụng.

-Miếu thần Mô Sơn: xã Nghiêm Sơn thờ phụng.
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-Miếu thần Thượng tướng Hưng Đạo Đại vương đời Trần: phố Đông Thành thờ phụng, chưa được
ban tặng điển lễ.

Binh:

Nguyên ngạch tuyển lính 13 người. Năm Tự Đức 20 (1867) cho rút ngạch để đổi lập 1 cơ Tuyên
dũng, gồm 334 người (dần dà bỏ trốn, ốm chết, hiện chỉ còn 60 người).

Dân:

Đinh số theo sổ cũ: 775 người.

Ruộng đất:

Theo sổ cũ có: 2.318 mẫu 1 sào 10 thước 3 tấc.

Thuế đinh điền cả năm:

-Nộp bằng tiền: 1.240 quan có lẻ.

-Nộp bằng thóc: 597 hộc có lẻ.

Cửa bến:

-Một cửa quan Tam Kỳ: ở địa phận xã ỷ La, cùng với chi nhánh Diên Gia (trước là Phù Hiên) cả
năm định ngạch thuế tiền 12.360 quan. Định lệ nộp một nửa bằng bạc là 1.030 lạng, một nửa bằng tiền
là 6.180 quan.

Một mỏ vàng đã đóng cửa (ở địa phận hai xã Lang Cải, Đạo Viện. Cả năm nộp thuế vàng cát 1
lạng).

Một mỏ thiếc.

Dân ngụ cư người Thanh, Nùng, Mán, cộng 181 người. Trong đó:
-Người Thanh: 7 người.
-Người Nùng: 6 người.
-Người Mán: 168 người.

Thu châu

Thu Châu do phủ Yên Bình kiêm lý.

Châu hạt1 phía đông giáp giới huyện Hàm Yên, phía tây giáp giới huyện Trấn Yên tỉnh Hưng Hoá,
phía nam giáp giới huyện Tây Quan tỉnh Sơn Tây, phía bắc giáp giới châu Lục Yên.

Đông tây cách nhau 3 ngày đường. Nam bắc cách nhau 2 ngày đường.

Châu có 8 tổng, gồm 40 xã, phường:

1-Tổng Ngọc Chấn, 6 xã:
1.Xã Ngọc Chấn 2.Xã Thu Vật 3.Xã Bình Mục 4.Xã Hướng Dương
5.Xã Dịch Dương 6.Xã Xuân Sinh

2-Tổng Cảm Nhân, 5 xã:
1.Xã Cảm Nhân 2.Xã Tích Cốc 3.Xã Bình Hanh 4.Xã Mỹ Da
5.Xã Xuân Lai

                                                     
1 Thu Châu : Tên châu đặt từ thời thuộc Minh (theo THQQ), nhưng cũng có khả năng đã từ đời Trần (như

cách hiểu của ĐNNTC) là châu Thu Vật . Qua các đời cho đến đầu Nguyễn không đổi. Năm Minh
Mệnh 3 (1822) đổi là Thu Châu , vẫn đặt thuộc phủ An Bình. Vì Thu Châu do phủ An Bình kiêm lý nên
sau 1945 bỏ cấp phủ, Thu Châu đổi thành huyện Yên Bình. Nay là huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái.
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3-Tổng ẩm Phúc, 4 xã:
1.Xã ẩm Phúc 2.Xã Kế Khê 3.Xã Dương Liễu 4.Xã Vô Tha

4-Tổng Vĩnh Kiên, 5 xã:
1.Xã Vĩnh Kiên 2.Xã Yên Thịnh 3. Xã Vũ Linh 4.Xã Bạch Hà
5.Xã Phục Lễ

5-Tổng Cảm Ân, 4 xã:
1.Xã Cảm Ân 2.Xã Bảo ái 3.Xã Đồng Lang 4.Xã Phụ Thành

6-Tổng Mông Sơn, 5 xã:
1.Xã Mông Sơn 2.Xã Xuân Lôi 3.Xã Vạn Lại1 4.Xã Lãnh Thuỷ
5.Xã Phúc Lâm

7-Tổng Đại Đồng, 7 xã, phường:
1.Xã Đại Đồng 2.Phường Đại Đồng 3.Xã Điền Loan Thượng
4.Xã Điền Loan Trung 5.Xã Điền Loan Hạ 6.Xã Khuẩn Sơn 7.Xã Vũ Khê

8-Tổng Đạo Ngạn2, 4 xã:
1.Xã Đạo Ngạn3 2.Xã Diên Gia 3.Xã Đông Lý 4.Xã Ký Mã

Phong tục:

Bốn tổng Đại Đồng, ẩm Phúc, Vĩnh Kiên, Đạo Ngạn đều là người Kinh.

Bốn tổng Ngọc Chấn, Cảm Ân, Cảm Nhân, Mông Sơn người Kinh, người Thổ (Tày) ở xen nhau.
Dân chỉ làm nghề trồng trọt và đốn củi. ít người đi học, thỉnh thoảng có một hai người chịu học, nhưng
chỉ muốn biết chữ để biên chép, ký tên mà thôi. Làm thợ và đi buôn thì không có. Cưới xin, tang ma,
cúng tế, ăn mặc đều đơn giản, đại khái cũng giống như phong tục huyện Hàm Yên.

Sản vật:

Ruộng chỉ có lúa vụ thu, ngoài ra trồng khoai, đậu. Lâm sản có tre, gỗ, vỏ dó, củ nâu, quả dọc v.v...

Khí hậu:

Giống khí hậu huyện Hàm Yên.

Núi sông:

Trong huyện nhiều rừng núi, nhưng đều tầm thường, chỉ có núi Biền Sơn ở xã Vũ Linh là núi có tên
mà thôi.

Sông chỉ có một con sông Lôi Giang: Phía trên tiếp giáp địa phận châu Lục Yên, dưới đến giang
phận xã Ngọc Chúc huyện Hùng Quan tỉnh Sơn Tây. Sông phần nhiều là ghềnh đá, nước chảy rất xiết
(tục gọi là sông Chảy). Trong đó, ghềnh đá nguy hiểm nhất là ghềnh Ông, ghềnh Bà (tục gọi là Thác
Ông, Thác Bà). Đá sông dựng đứng tua tủa, nước chảy qua bãi đá nghe như tiếng sấm động, thuyền bè
qua lại rất nguy hiểm.

Đường đi:

-Một đường từ phủ lỵ đi về phía nam đến giáp xã Phù Hiên huyện Hùng Quan tỉnh Sơn Tây, đi
khoảng nửa ngày, rồi đi chếch sang phía đông, đến xã Nhân Giả huyện Hàm Yên, đi khoảng một giờ
thìn.

                                                     
1 Xã Vạn Lại: Từ đời Thiệu Trị về trước là xã Thì Lại . Năm đầu niên hiệu Tự Đức (1848) kiêng chữ Thì

(tên huý vua Tự Đức), đổi là xã Vạn Lại .
2 Xem chú sát dưới.
3 Tổng và xã Đạo Ngạn: Từ đời Thiệu Trị về trước là tổng và xã Thì Ngạn . Năm đầu niên hiệu Tự Đức

(1848) kiêng chữ Thì  (tên huý vua Tự Đức), đổi là Đạo Ngạn .
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-Một đường từ phủ lỵ đi về phía bắc đến xã Thu Vật giáp địa phận châu Lục Yên, đi khoảng 1 ngày
rưỡi.

-Một đường từ phủ lỵ đi về phía tây đến giáp tổng Bách Lẫm huyện Trấn Yên tỉnh Hưng Hoá, đi
khoảng 1 ngày rưỡi.

-Một đường từ phủ lỵ đi về phía đông đến giáp xã Nhân Mục huyện Vị Xuyên, đi khoảng 2 ngày
đường.

Văn từ:

Cùng với châu Lục Yên dựng chung một đền Văn ở xã Điền Loan Hạ, hiện nay đã đổ nát.

Miếu có tên:

-Miếu thần Gia Quốc công1: xã Đại Đồng phụng thờ.

-Miếu thần Thác Bà: xã Đạo Ngạn phụng thờ.

Binh:

Nguyên ngạch tuyển lính là 25 người. Năm Tự Đức 20 trích về để đổi lập thành 2 cơ Tuyên dũng,
gồm 418 người (trước sau bỏ trốn và ốm chết, hiện còn 44 người).

Dân:

-Số đinh theo sổ cũ: 819 người.

Ruộng đất:

-Ruộng đất theo sổ cũ: 1.597 mẫu 1 sào.

Thuế:

Thuế đinh điền cả năm theo sổ cũ:

-Nộp bằng tiền: 1.037 quan.

-Nộp bằng thóc: 413 hộc có lẻ.

Cửa quan:

-Cửa chi quan Diên Gia nguyên là chi quan Phù Hiên (ở xã Phù Hiên tỉnh Sơn Tây). Năm Tự Đức
15 (1862) dời đặt ở xã Diên Gia, cho nên đổi tên gọi như hiện nay.

Dân ngụ cư người Nùng, Mán: 15 người.

-Người Nùng: 3 người.

-Người Mán: 12 người.

Huyện Vĩnh Tuy

Vĩnh Tuy là huyện thống hạt của phủ Yên Bình. Huyện lỵ trước đặt ở xã Lâm Đường, xung quanh
trồng tre làm luỹ, không có thành trì. Năm Tự Đức 17 (1864) dời về xã Trinh Tường. Đến năm thứ 22
(1869) bị phỉ chiếm phá, huyện lỵ bị phá huỷ, từ năm ngoái mới thu phục, tri huyện hiện đang trú ngụ
ở xã Hà Dương chiêu dụ vỗ yên dân chúng để lo việc phòng bị, chưa có điều kiện tu sửa.

                                                     
1 Vũ Văn Mật: quê ở xã Ba Đông huyện Gia Phúc nay là huyện Gia Lộc, Hải Dương, là em Vũ Văn Uyên, do

lánh nhà Mạc, lên sinh sống ở xóm Khau Bầu xã Đại Đồng châu Thu Vật. Bấy giờ thổ tù châu Thu Vật là kẻ
tàn ác, anh em Văn Uyên đem thuộc hạ đến giết đi, chiếm quyền cai quản rồi sai người vào hành tại vua Lê ở
Thanh Hoá xin quy thuận nhà Lê. Văn Uyên được phong Khánh Dương hầu. Sau khi Văn Uyên chết, Văn Mật
được phong Gia Quốc công, quân lính có lúc đông tới cả vạn người, tục gọi là chúa Bầu (thành gọi là thành
Bầu). Văn Mật mất, con là Vũ Công Kỷ kế tiếp trấn thủ vùng Đại Đồng, được phong tước Nhân Quốc công. Họ
Vũ từ Văn Uyên, Văn Mật đến Vũ Công Tuấn là 6 đời, hơn 150 năm thế tập cai quản địa hạt Tuyên Quang.
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Huyện hạt1 phía đông giáp giới huyện Vị Xuyên, phía tây giáp châu Lục Yên thuộc bản tỉnh và
châu Thuỷ Vĩ tỉnh Hưng Hoá, phía nam giáp giới huyện Vị Xuyên, phía bắc giáp giới phủ Khai Hoá
nước Thanh.

Đông tây cách nhau 7 ngày đường. Nam bắc cách nhau 10 ngày đường.

Huyện có 6 tổng, gồm 27 xã:

1-Tổng Phương Độ, 3 xã:
1.Xã Phương Độ 2.Xã Bình Di 3.Xã Phấn Vũ

2-Tổng Tụ Long, 6 xã:
1.Xã Tụ Long 2.Xã Tụ Thành 3.Xã Tụ Nhân 4.Xã Tụ Nghĩa
5.Xã Tụ Hoà 6.Xã Tụ Mỹ

3-Tổng Trinh Tường, 3 xã:
1.Xã Trinh Tường 2.Xã Ngô Khê 3.Xã Hùng Nỗ

4-Tổng Lâm Đường, 4 xã:
1.Xã Lâm Đường 2.Xã Phúc Tuy 3.Xã Đông Lang 4.Xã Vĩnh Gia

5-Tổng Mục Hà, 6 xã:
1.Xã Mục Hà 2.Xã Tiên Kiều 3.Xã Nghĩa Phì 4.Xã Hương Sơn
5.Xã Xuân Giang 6.Xã Yên Bình

6-Tổng Tiên Yên, 5 xã:
1.Xã Tiên Yên 2.Xã Trịnh Trang 3.Xã Thượng Lũng 4.Xã Vũ Lang
5.Xã Hữu Bằng

Phong tục:

Dân cư trong 6 tổng đều là người Thổ (Tày), Nùng, Mán ở xen nhau. Gần đây bị phỉ tàn phá, người
Thổ (Tày) trong 5 tổng phần nhiều bị chết hoặc phải xiêu tán. Nay người Mán nhiều, người Nùng và
người Thổ (Tày) ít. Chỉ có các xã thuộc tổng Tụ Long người Nùng nhiều, người Mán và người Thổ
(Tày) ít. Tục người Thổ (Tày) và người Nùng là làm nhà ở và cày cấy chỗ đất bằng, dùng xe guồng
dẫn nước vào ruộng. Người Mán thì ở trên núi, đốt rẫy làm nương, ở nhà sàn, không giống như người
Thổ (Tày). Quần áo màu xanh, dài ngắn khác nhau. Cưới xin, tang ma đơn giản tiết kiệm, dân đều theo
đạo Phật. Trong đó người Thổ (Tày) thì trung hậu, người Mán thỉnh thoảng cũng có người giữ tính
hiểm ác hung hãn.

Sản vật:

Ruộng chỉ cấy một vụ lúa thu, ngoài ra trồng khoai, sắn, ngô, đậu. Lâm sản có sa nhân, củ nâu, nứa,
gỗ sắc. Riêng tổng Tụ Long rải rác có nơi trồng cây thuốc phiện, lại có mỏ bạc, đồng. Xã Tiên Kiều
trước có mỏ vàng, những năm gần đây bị phỉ quấy nhiễu đã đóng cửa.

Khí hậu:

Hai tổng Tiên Yên, Tụ Long cùng xã hai Bình Di, Phấn Vũ tổng Phương Độ là vùng lũng rừng gần
kề núi đá. Mặt trời chưa lặn, khí độc đã bốc lên, đến giữa giờ Tỵ mới tan. Ba tổng Mục Hà, Lâm
Đường, Trinh Tường cùng với xã Phương Độ tổng Phương Độ địa thế giáp sông liền núi, khí độc bốc

                                                     
1 Huyện Vĩnh Tuy : Nguyên là đất châu Vị Xuyên (đời Lê sơ là đất châu Bình Nguyên, x. chú Huyện Vị
Xuyên). Năm Minh Mệnh 14 (1833) chia châu Vị Xuyên làm hai huyện Vĩnh Tuy (hữu ngạn sông Lô) và huyện
Vị Xuyên (tả ngạn sông Lô). Nay là huyện Bắc Quang và huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang. (Trong huyện
này, như ghi trên có tổng Tụ Long và tổng Phương Độ; hai tổng này trước cùng 1 tổng Phương Độ 6 xã, sau
tách ra thành 9 xã, năm 1887 đã bị Pháp cắt cho Trung Quốc, ghi chú cụ thể còn cần chờ công bố Hiệp định
biên giới Việt-Trung trên đất liền đã ký kết giữa chính phủ hai nước năm 2000).
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lên từ giữa giờ Thân, đến cuối giờ Thìn mới tan. Từ tháng 3 đến tháng 7 mưa nhiều, nước ở khe ngòi
dâng lên, thời tiết nóng bức. Các tháng 8, 9 tạnh ráo, nước cạn, khí hậu ấm áp. Các tháng mùa đông
phần nhiều nắng tạnh, nhưng rét đậm, đến tháng 2 thì hơi lạnh mà thôi.

Núi sông:

Địa thế huyện hạt núi rừng liên tiếp. Cả sông và núi đều chia nhiều nhánh. Núi có tên thì chỉ có núi
Nam Sơn ở xã Phương Độ; núi Ba Tiêu, đèo Phân Thuỷ của núi Đại Lĩnh Can (tên núi 3 chữ); núi Lão
Quân, núi Đèo Thán ở xã Tụ Long.

-Một dải sông Lô, từ huyện Văn Sơn nước Thanh, qua 2 cầu Thượng Đằng, Hạ Đằng đến xã Tụ
Thành chảy xuôi xuống, từ khe Tiên ở xã Bình Di chảy xuống đến khe Trì ở xã Lâm Đường, qua tất cả
18 khe (trong bản đồ đã chú rõ), qua các nơi trong đó có xã Hướng Minh huyện Vị Xuyên, chảy xuống
một đoạn có khe Việt, khe Ngân, khe Mỏ, đều đổ vào sông Lô. Sông có nhiều ghềnh đá, thế nước chảy
xiết, thuyền bè đi lại đều rất khó khăn.

-Lại một dải sông An Long từ sơn phận xã Tụ Nhân chảy ra có sông Bạc Giang, khe Thẻ, khe Bát
Sát, khe Hóc, khe Cò (Lộ khê) đổ vào sông ấy, rồi cũng đổ cả vào sông Lô.

-Lại một dòng khe Đen (Hắc khê) ở sơn phận xã Tụ Nhân đổ vào sông Lôi Giang ở châu Lục Yên,
có một đầm nước nóng đổ vào khe Việt.

-Xã Tụ Mỹ có đầm Giao Long (Thuồng Luồng). Xã Tụ Thành giáp giới nước Thanh có sông Đổ
Chú là nơi phân chia địa giới hai nước. Hai nước đều có đình bia. Đình bia của nước ta nay đã hư
hỏng.

Ngoài ra trong rừng núi, các khe vực liên tiếp nhau không có tên gọi thì nhiều không kể hết.

Danh thắng:

-Mỏ đồng Tụ Long ở tổng Tụ Long, phố Hà Dương ở xã Phương Độ là những nơi trước đây có
nhiều người Thanh đến cư ngụ, buôn bán đông đúc.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ khe Trì theo sông Lô đi lên. Từ khe Trì đến An Long đi khoảng 4 canh giờ. Từ
An Long đến Trinh Tường đi khoảng 1 ngày đường. Từ Trinh Tường đến Bắc Quang đi khoảng 1 ngày
đường. Từ Bắc Quang đến Hà Dương đi khoảng 4 ngày đường. Từ Hà Dương đến đồn Bắc đi khoảng 1
ngày đường. Từ đồn Bắc đến đồn Tụ Long đi khoảng 2 ngày đường. Từ đồn Tụ Long đến giáp địa giới
nước Thanh đi khoảng 1 ngày đường. Cộng từ khe Trì Khê đến địa giới nước Thanh đi khoảng 10 ngày
lẻ 4 canh.

-Một đường nhỏ từ hai bờ tả hữu sông An Long đi lên đến Tụ Long, đi khoảng 6 ngày đường.

-Một đường nhỏ từ An Long đến phố Bắc Pha châu Lục Yên đi khoảng 1 ngày đường.

Đồn luỹ:

-Đồn Hà Dương: thuộc địa phận xã Phương Độ, đối bờ với đồn An Biên, hiện có quan quân [nước
ta] lính nhà Thanh lưu trú.

-Đồn An Long: do dân dũng sở tại phòng thủ.

Binh:

-Nguyên ngạch tuyển lính: 34 người.

Dân:

-Đinh số theo sổ cũ: 777 người.

Ruộng đất:

-Ruộng đất theo sổ cũ: 2.861 mẫu 4 sào.
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Thuế đinh điền cả năm:

-Nộp bằng tiền: 1.285 quan có lẻ.

-Nộp bằng thóc: 745 hộc có lẻ.

Cửa quan:

-Cửa Bắc Tử: ở xã Tụ Hoà. Thuế cả năm 2.000 cân đồng đỏ.

-Cửa chính Bình Kênh: xã Phương Độ. Thuế cả năm 7.000 cân đồng đỏ.

Mỏ vàng:

-Mỏ vàng cát Tiên Kiều: ở xã Tiên Kiều. Nguyên lệ chi tiền công cho người đi tìm kiếm, hai tháng
một lần được bao nhiêu thì tư về bộ biết. Cả năm được trên dưới 18 lạng.

Mỏ bạc, 2 mỏ:

-Mỏ Nam Đăng: ở xã Tụ Nhân. Thuế cả năm 30 lạng bạc.

-Mỏ Tụ Long: ở xã Tụ Long. Thuế cả năm 80 lạng bạc.

Mỏ đồng:

-Mỏ Tụ Long: ở xã Tụ Long. Thuế cả năm: 12.000 cân đồng đỏ. Lại xin chuyên chở muối mắm
(mỗi năm là 100 vạn cân) đến mỏ để cấp cho dân phu, cho miễn thuế qua cửa quan, xin nộp 3.000 cân
đồng.

Dân ngụ cư thuộc hộ, khách hộ và người Thanh, người Nùng, người Mán: 224 người.

-Thuộc hộ là 92 người.

-Khách hộ là 61 người.

-Người Thanh là 33 người.

-Người Nùng là 23 người.

-Người Mán là 15 người.

Châu Lục Yên

Lục Yên là châu do phủ Yên Bình thống hạt. Châu lỵ trước kia đặt ở xã Thuận Mục. Trước đây
giảm bỏ, do phủ Yên Bình kiêm nhiếp. Năm Tự Đức 17 (1864) khôi phục lại, sau đó lại dời về đặt ở xã
Đào Lâm, tiếp sau lại bị phỉ cướp phá hư hại.

Châu hạt1 phía đông giáp giới huyện Vĩnh Tuy, phía tây giáp giới hai huyện châu Trấn Yên, Vân
Bàn tỉnh Hưng Hoá, phía nam giáp giới Thu Châu, phía bắc giáp giới hai châu Thuỷ Vĩ, Văn Bàn tỉnh
Hưng Hoá.

Đông tây cách nhau 3 ngày đường. Nam bắc cách nhau 5 ngày đường.

Châu có 6 tổng, gồm 27 xã:

1-Tổng Bì Hạ, 6 xã:
1.Xã Bì Hạ 2.Xã Dự Vi 3.Xã Vĩnh Lạc 4.Xã Cổ Văn
5.Xã Từ Hiếu 6.Xã Liễu Đô

2-Tổng Trúc Lâu, 4 xã:
1.Xã Trúc Lâu 2.Xã Động Quan 3.Xã Tô Trà 4.Xã Tô Mậu

                                                     
1 Châu Lục Yên : Huyện thành lập và đặt tên năm Quang Thuận 7 (1466) đời Lê Thánh Tông, qua các

triều không đổi, đều thuộc phủ An Bình. Nay là huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái.
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3-Tổng Lâm Trường Thượng, 5 xã:
1.Xã Lâm Trường Thượng 2.Xã Lâm Trường Trung
3.Xã Tòng Lệnh 4.Xã Đào Lâm 5.Xã Minh Chuẩn

4-Tổng Lâm Trường Hạ, 5 xã:
1.Xã Lâm Trường Hạ 2.Xã Đà Dương 3.Xã Thản Cù 4.Xã Nhân Mục
5.Xã Thuận Mục

5-Tổng Lương Sơn, 4 xã:
1.Xã Lương Sơn 2.Xã Phúc Khánh 3.Xã Canh Quan 4.Xã Lâm Vân

6-Tổng Nghĩa Đô, 3 xã:
1.Xã Nghĩa Đô 2.Xã Xuân Kỳ 3.Xã Vị Thượng

Phong tục:

Châu hạt đều là người Thổ (Tày), người Nùng, người Mán, chuyên làm ruộng, đốn củi. Một ít
người có học chữ. Tục chuộng tiết kiệm, đại để giống phong tục Thu Châu, Hàm Yên.

Khí hậu:

Cũng giống khí hậu Thu Châu, Hàm Yên.

Núi sông:

Trong châu hạt núi rừng tiếp liền nhau, nhưng đều tầm thường. Chỉ có núi Mạn Lĩnh ở xã Lâm
Trường Hạ đáng kể là ngọn danh sơn.

Sông: chỉ có một sông Lôi Giang. Còn lại đều là khe suối nhỏ.

Sản vật:

Chỉ có củ nâu, nứa và các loại gỗ sắc.

Đường đi:

Đều là đường nhỏ.

-Một đường từ Bắc Pha đi về phía nam đến xã Bì Hạ, đi khoảng hơn 1 ngày.

-Một đường từ Bắc Pha đi về phía đông đến đồn Bản Quả, đi khoảng nửa ngày.

-Một đường từ Bắc Pha đến đồn Nghị Lang, đi khoảng 3 ngày. Lại từ đồn ấy đến núi Mã Yên thuộc
châu Văn Bàn tỉnh Hưng Hoá, đi khoảng hơn 2 ngày. Cộng đi khoảng hơn 5 ngày.

-Một đường từ Bắc Pha qua xã Thản Cù đến xã Trúc Lâu giáp địa phận xã Đông Quang huyện Trấn
Yên tỉnh Hưng Hoá, đi khoảng hơn 3 ngày.

Đồn luỹ:

-Đồn Bắc Pha: do dân phu sở tại canh giữ. ở dưới cũng thế.

-Đồn Bản Quả.

Binh:

-Nguyên ngạch tuyển lính: 4 người.

Dân:

-Đinh số theo sổ cũ: 265 người.

Ruộng đất:

-Ruộng đất theo sổ cũ: 523 mẫu.

Thuế đinh điền cả năm:

-Nộp bằng tiền: 393 quan.

-Nộp bằng thóc: 126 hộc.
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Phủ Tương An

Phủ hạt ở góc đông bắc thượng du thành tỉnh. Phủ lỵ ở xã An Phú huyện Vĩnh Điện, trước từng bị
phỉ phá phách, hiện đã thành hoang phế. Gần đây nạn phỉ mới dẹp yên, phủ lỵ chưa kịp sửa chữa.

Phủ hạt1 phía đông giáp giới huyện Thạch Lâm tỉnh Cao Bằng và châu Bạch Thông tỉnh Thái
Nguyên, phía tây giáp giới huyện Vĩnh Tuy, phía nam giáp giới huyện Hàm Yên, phía bắc giáp giới
hai phủ Khai Hoá, Trấn An nước Thanh.

Đông tây cách nhau 8 ngày đường. Nam bắc cách nhau 16 ngày đường.

Phủ kiêm lý và kiêm nhiếp 2 huyện:

-Kiêm lý: huyện Vĩnh Điện.

-Kiêm nhiếp: huyện Để Định.

1-Huyện Vĩnh Điện, 2 tổng:
1.Tổng Yên Vĩnh 2.Tổng Yên Phú

2-Huyện Để Định, 2 tổng:
1.Tổng Đông Quang 2.Tổng Nam Quang

Phủ thống hạt 2 huyện châu: huyện Vị Xuyên, châu Chiêm Hoá.

3-Huyện Vị Xuyên, 5 tổng:
1.Tổng Yên Định 2.Tổng Phú Linh 3.Tổng Bằng Hành 4.Tổng Phù Loan
5.Tổng Nhân Mục

4-Châu Chiêm Hoá, 4 tổng:
1.Tổng Thổ Bình 2.Tổng Cổ Linh 3.Tổng Vĩnh Yên 4.Tổng Côn Lôn

Phong tục:

Trong phủ hạt, bốn huyện châu đều là người Thổ (Tày), dân ngụ cư thuộc hộ, khách hộ, và người
Thanh, Nùng, Mán ở xen nhau. Người Thổ (Tày) ở hai huyện Vĩnh Điện, Để Định phần nhiều theo cha
con Phủ uý Nùng Hùng Phúc đi chinh chiến cho nên bắn súng kíp khá thành thạo. Ngoài ra, các phong
tục đều đã ghi rõ ở phần chung toàn tỉnh.

Sản vật:

Lúa má, cây trồng đều như ở phủ Yên Bình. Riêng tổng Đông Quang huyện Để Định có giống lê
thơm thứ quả ngon. Ngoài ra có cây thuốc phiện (Để Định, Vị Xuyên), sa nhân (Vĩnh Điện, Để Định,
Vị Xuyên), vỏ cây dó (Chiêm Hoá), củ nâu, tre, gỗ thì ở đâu cũng có, đều là các thứ thổ sản trong phủ
hạt.

Khí hậu:

Trong toàn phủ khí lam chướng rất nặng nề. Thời tiết các mùa như đã ghi ở phần chung toàn tỉnh.

Núi sông:

Huyện Để Định có các núi Cổ Long, Ngọc Nữ, Ngọc Mạo.

Huyện Vĩnh Điện có các núi Bốc Khê, Tam Phùng.

                                                     
1 Phủ Tương An : Tên đặt khi lập năm Minh Mệnh 16 (1835) là phủ Yên Ninh  gồm các châu

huyện tách từ phủ cũ An Bình: hai huyện Vĩnh Điện  và Để Định  (do tách châu Bảo Lạc
), huyện Vị Xuyên  (do tách châu Vị Xuyên), châu Chiêm Hoá  (đổi tên châu Đại Man

). Năm Thiệu Trị 2 (1842) đổi tên là phủ Tương An . Nay là đất huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng,
huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang và huyện Chiêm Hoá tỉnh Tuyên Quang.
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Huyện Vị Xuyên có các núi Nam Thiên, Môn Sơn, núi Hiểm Cảnh, núi Hiểm Hoạ, Sài Sơn, Bà Sơn,
Chu Sơn, Bột Sơn, Dương Sơn, núi Bồ Lai, núi Hành Sơn, núi Thuỷ Lạc.

Châu Chiêm Hoá có các núi Tượng Sơn (núi Voi), núi Thần Sơn, núi Tạ Sơn.

Sông chỉ có một dải sông Khâm Giang chảy thông đến sông Lô.

Danh thắng:

Huyện Để Định có phố Vân Trung. Lại có trang Ngọc Mạo có Hang Gió.

Đường đi:

Các nơi tiếp giáp trong phủ hạt nhiều đường núi, nhiều nhánh rẽ, xem ghi rõ ở các châu huyện.

-Một đường từ xã Xóm Xá giáp giới huyện Hàm Yên châu Chiêm Hoá đi qua phố Đài ở châu lỵ
châu Chiêm Hoá, Vĩnh Yên, [phố] Thượng Lãm, [phố] Hạ Lãm1, đến phố Vân Trung (hiện là nơi ở của
viên quyền Phủ uý) đi khoảng 10 ngày đường.

-Một đường từ phố Vân Trung đến đồn Yên Lĩnh, giáp giới nước Thanh, đi khoảng 5 ngày đường.

Đồn luỹ:

Các huyện Vĩnh Điện, Để Định, Vị Xuyên mỗi huyện đều có 1 đồn. Châu Chiêm Hoá 5 đồn.

Binh:

-Nguyên ngạch tuyển lính: 121 người.

Dân:

-Đinh số theo sổ cũ: 2.634 người.

Ruộng đất:

-Ruộng đất theo sổ cũ: 8.904 mẫu.

Thuế:

Thuế đinh điền cả năm:
-Nộp bằng tiền: 4.404 quan.
-Nộp bằng thóc: 2.282 hộc.

Cửa quan:

Các huyện châu Vị Xuyên, Chiêm Hoá mỗi châu huyện đều có 1 cửa.

Mỏ vàng: ở huyện Vị Xuyên.

Lại còn có 4 mỏ đã đóng cửa từ trước: Để Định 3 mỏ, Vị Xuyên 1 mỏ.

Dân ngụ cư thuộc hộ, khách hộ, và người Thanh, Nùng, Mán: 1.565 người.

-Thuộc hộ: 588 người.

-Khách hộ: 206 người.

-Người Thanh: 83 người.

-Người Nùng: 62 người.

-Người Mán: 626 người.

                                                     
1 ở đây không ghi đơn vị, nhưng xem trên bản đồ châu Chiêm Hoá có ghi rõ "phố Thượng Lãm", "phố Hạ Lãm".
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Huyện Vĩnh Điện - huyện Để Định

Nguyên là châu Bảo Lạc, trong khoảng năm Minh Mệnh (1820-1840) chia đặt làm hai huyện.

Địa hạt1 hai huyện phía đông giáp địa giới châu Bạch Thông tỉnh Thái Nguyên và huyện Thạch
Lâm tỉnh Cao Bằng, phía tây giáp huyện Vị Xuyên, phía nam giáp châu Chiêm Hoá, phía bắc giáp hai
phủ Khai Hoá, Trấn An nước Thanh.

Hai huyện đông tây cách nhau 8 ngày đường, nam bắc cách nhau 7 ngày đường.

Huyện Vĩnh Điện, 2 tổng (do phủ kiêm lý), 11 xã:

1-Tổng Yên Vĩnh, 6 xã:
1.Xã Yên Đức 2.Xã Mông An 3.Xã Yên Lạc 4.Xã Lạc Thổ
5.Xã Mông Ân 6.Xã Giai Lạc

2-Tổng Yên Phú, 5 xã:
1. Xã Yên Phú 2.Xã Thanh Lương 3.Xã Lạc Nông 4.Xã Phú Nam
5.Xã Đường Âm

Huyện Để Định, 2 tổng (do phủ kiêm nhiếp), 9 xã:

1-Tổng Đông Quang, 5 xã:
1.Xã Hữu Vĩnh 2.Xã Mậu Duệ 3.Xã Niêm Sơn 4.Xã Yên Minh
5.Xã Bách Đích

2-Tổng Nam Quang, 4 xã:
1.Xã Ân Quang 2.Xã Yên Lãng 3.Xã Nam Cao 4.Xã Quan Quang

Phong tục:

Dân hai huyện nguyên có người Thổ (Tày), Nùng, Mèo, Mán, mỗi dân tộc có một hai tộc, gồm ba
bốn hạng dân, phong tục tiếng nói đều khác nhau, không học hành, ít hiểu biết. Trong đó, người Thổ
(Tày) tương đối có văn lễ, biết điều sỉ nhục. Các tục cưới xin, tang ma, cúng tế nửa xa xỉ, nửa tiết
kiệm. Người Nùng, người Anh Miêu, người Mán La Quả thì ngu độn nhưng thật thà. Người Bạch Miêu
(mèo trắng), người Mán Sơn Tử, Đại Bản, Tiểu Bản thì rất gian ác, hung hãn, không biết văn lễ. Cưới
xin, tang ma cúng tế thì sơ sài không có nghi lễ. Người Nùng ở chân núi, người Mán ở sườn núi, người
Mèo ở đỉnh núi, áo quần đơn giản, không trang sức hoa văn. Họ đều ở chỗ rừng núi, đinh tráng các hộ
đều có súng kíp, dao nhọn để chống lại thú dữ. Người tốt thì 10 phần khoảng được 2, 3 phần, đại khái
phần nhiều đều giỏi săn bắn.

Sản vật:

Chỉ có lúa vụ thu. Người Nùng sau khi cày cấy xong thì trồng khoai, lúa mạch ở chân núi. Người
Mèo, Mán thì tìm chỗ hơi bằng phẳng trên đỉnh núi, sườn núi phát cây trồng khoai, lúa mạch, rải rác
cũng gieo được lúa nương (lúa dẻo). Lâm sản có gỗ. Duy hai xã Yên Lãng, Ân Quang tổng Nam
Quang nhiều gỗ sến, nhưng không có sông suối để vận chuyển, cho nên dân cũng không chặt bán. Còn
như tre nứa và các hạng gỗ tạp thì là hạng tầm thường, không thể bán được. Đó là vì rừng núi hai
huyện ấy đều ở trên thượng nguồn sông Khâm Giang. Hạ lưu sông ấy có 1 đoạn ở Hạ Lãm giữa sông

                                                     
1 Huyện Vĩnh Điện và huyện Để Định : Nguyên là đất huyện Bảo Lạc  đời Lý. Đời Lê

cũng gọi là châu Bảo Lạc thuộc phủ An Bình. Các triều sau đều theo như thế. Năm Minh Mệnh 14
(1833) sau khi dẹp cuộc phản biến của Nùng Văn Vân, triều Minh Mệnh tách châu Bảo Lạc thành hai huyện
Vĩnh Điện và Để Định, lúc đầu vẫn thuộc phủ An Bình. Năm Minh Mệnh 16 (1835) đổi thuộc phủ Yên Ninh
mới lập. Nay là huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng. (Trong lịch sử đã từng có những cuộc đàm phán ngoại giao để
giải quyết vấn đề biên giới ở huyện Bảo Lạc, những ghi chú cụ thể hơn còn cần phải chờ công bố Hiệp định
biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết năm 2000).
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đá dựng tua tủa như lông nhím, khi mưa lũ nếu có cây tre cây gỗ nào trôi xuống cũng đều bị va vào đá
mà vỡ nát cả. Vì thế mà việc buôn bán không thông suốt, dân không được lợi. Chỉ có củ nâu, sa nhân
kiếm được thì đi bộ gùi hàng đem đổi bán, nhưng được lợi cũng không bao nhiêu. Sơn phận tổng Đông
Quang có giống quả lê thơm mà ngon, về sau vì bị phỉ quấy nhiễu, cây lớn phần nhiều bị chặt phá, cây
nhỏ thì còn nhưng không được mấy. Lại khách hộ ở tổng ấy rải rác có người trồng cây thuốc phiện.

Khí hậu:

Đất giáp nước Thanh, nhiều sương núi khí độc, đến giờ Thìn, giờ Tỵ mới hửng nắng. Đến cuối mùa
xuân còn rét. Mùa hè nhiều mưa lũ, đường thuỷ đường bộ đều khó đi. Mùa đông sương độc như mưa,
đến giờ Ngọ mới tan, rét buốt.

Núi sông:

Núi đá, núi đất liên tiếp, khó đếm được thực có bao nhiêu ngọn núi. Duy có núi đất Cổ Long ở xã
Yên Phú là tương đối cao. Núi đá Ngọc Nữ ở xã Mông An, núi đá ở trang Ngọc Mạo, núi đá Tam
Phùng là những núi rất cao và hiểm trở. Còn nữa thì chỉ là những núi tầm thường.

Sông, có 2 sông:

-Một sông từ sông Bách Nam ở phủ Trấn An nước Thanh đổ xuống cửa sông xã ân Quang huyện
Để Định.

-Một sông từ sông phủ Khai Hoá đổ xuống cửa sông xã Yên Lãng huyện ấy.

Hai sông này hợp dòng ở xứ Nà Sài xã Yên Lãng (tục gọi là ngã ba Nà Sài) chảy đến xứ Hạ Lãm xã
Lạc Nông, tiếp vào giang phận châu Chiêm Hoá, làm thượng lưu sông Khâm Giang.

Danh thắng:

Phố Vân Trung xã Ân Quang huyện Để Định trước đây nhiều người Thanh ở buôn bán rất tấp nập.
Lại ở trang Ngọc Mạo xã ấy có Hang Gió, bốn phía là vách đá dựng đứng, giữa có khoảnh đất bằng
chừng 30 mẫu, chân núi có ao, chu vi khoảng 20 trượng, nước trong không thấy đáy, lúc nào hình như
cũng có gió nổi lên từ trong ao, mùa xuân mùa hè càng mạnh.

Đường đi:

-Một đường đi về phía tây nam, từ xã Lạc Nông huyện Vĩnh Điện giáp xã Yên Định huyện Vị
Xuyên, có đoạn đi xuyên núi (theo đường trên đỉnh núi đá ở xã Lạc Nông mà đi, khá vất vả), hoặc theo
đường ruộng ở chân núi, qua phố Thượng Lãm xã ấy rồi theo hữu ngạn sông Khâm đi đến xứ Nà Niên
xã Yên Phú rồi qua sông sang phía tả ngạn đến xứ Hiểm Thiển xã Yên Đức (hai bên tả hữu đường này
đều gần bờ sông, núi đá chỉ xứ Hiểm Thiển là có thể đi được, nhưng tay phải vin vào các vú đá, chân
giẫm lên đá tai mèo mà đi rất gian nan. Qua xứ Nà Sài xã Yên Lãng đến phố Vân Trung xã Ân Quang, đi
khoảng 4 ngày đường.

-Một đường từ phố Vân Trung đi về phía bắc, qua trang Ngọc Mạo cùng xã, đến xứ Lũng Mật giáp
huyện Thanh Lâm tỉnh Cao Bằng, đi khoảng 2 ngày rưỡi. (Hai bên trái trang này núi đá dựng đứng,
phải theo những chỗ thấp trên đỉnh núi mà đi, nhưng cũng chỉ một người qua lọt, ngồi cáng hoặc cưỡi
ngựa thì không thể qua được. Bên phải trang núi đá khá cao, cũng phải theo đường trên đỉnh núi mà đi,
ngồi cáng hoặc cưỡi ngựa thì rất khó đi).

-Một đường từ phố Vân Trung đi về phía đông đến xã Ân Quang giáp chợ Bách Nam phủ Trấn An,
đi khoảng 2 ngày đường.

-Một đường từ xã Yên Lãng đi về phía đông, có 3 lối nhỏ: một lối đi đến sông Lãng Giang cùng xã
ấy, đi khoảng 2 ngày; một lối đi đến xã Yên Lãng tổng Đông Quang, đi khoảng 4 ngày; một lối đi đến
xã Bách Đích cùng tổng ấy, đi khoảng 6 ngày. Ba lối ấy đều đi đến giáp địa giới phủ Khai Hoá [nước
Thanh].
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-Một đường đi về phía nam, từ xã An Phú qua xứ Lưỡng Cá xã Mông ân đến xã Thanh Lương, giáp
xã Yên Viễn châu Chiêm Hoá, đi khoảng 4 ngày đường (trên đường này có xã Thanh Lương, đến sơn
phận xã Yên Viễn thì chỉ người đi qua được, rất hiểm trở).

-Một đường đi phía bắc, từ xã Vân Trung đến đầu địa giới xã Giai Lạc giáp địa phận tỉnh Thái
Nguyên, gọi là xứ Cổ đạo Bình thành (đường Cổ thành Bằng), đi khoảng 2 ngày đường.

Danh miếu:

Hai huyện ấy đều không có văn từ. Riêng xã Yên Phú có núi Cổ Long, trang Ngọc Mạo có núi Phá
Giang, xã Mông An có núi Ngọc Nữ, là những núi sơn thần rất linh thiêng, cầu đảo đều được ứng
nghiệm, đã làm đền tạm để thờ cúng.

Đồn luỹ:

-Đồn Lưỡng Cá: thuộc xã Yên Phú huyện Vĩnh Điện, do dân dũng sở tại phòng thủ (ở dưới cũng
thế), hiện có lính nhà Thanh lưu trú.

-Đồn Yên Lĩnh: Đồn cũ thuộc xã Mậu Duệ huyện Để Định.

Binh:

-Huyện Vĩnh Điện: nguyên ngạch tuyển lính 15 người.

-Huyện Để Định: nguyên ngạch tuyển lính 23 người.

Dân:

-Huyện Vĩnh Điện: Theo sổ cũ 334 người.

-Huyện Để Định: Theo sổ cũ 467 người.

Ruộng đất:

-Huyện Vĩnh Điện: 1.082 mẫu có lẻ.

-Huyện Để Định: 1.508 mẫu có lẻ.

Thuế:

Huyện Vĩnh Điện:

Thuế đinh điền cả năm:
-Nộp bằng tiền: 549 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 277 hộc có lẻ.

Huyện Để Định:

Thuế đinh điền cả năm:
-Nộp bằng tiền: 757 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc. 387 hộc có lẻ.

Mỏ vàng cát:

-Mỏ Mậu Duệ: ở xã Mậu Duệ huyện Để Định. Cả năm nộp vàng cát 2 lạng.

-Một mỏ đã đóng cửa: ở 2 xã Niêm Sơn và Quan Quang, cả năm nộp vàng cát 10 lạng.

Dân ngụ cư thuộc hộ, khách hộ và người Thanh, Nùng, Mán:

Huyện Vĩnh Điện: 140 người.
-Thuộc hộ: 26 người.
-Khách hộ: 14 người.
-Người Thanh: 10 người.
-Người Nùng: 12 người.
-Người Mán: 78 người.
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Huyện Để Định: 711 người.
-Thuộc hộ: 486 người.
-Khách hộ: 159 người.
-Người Thanh: 32 người.
-Người Nùng: 22 người.
-Người Mán: 12 người.

Huyện Vị Xuyên

Vị Xuyên là huyện thống hạt của phủ Tương An. Huyện lỵ nguyên đặt ở xã Vô Điếm, xung quanh
trồng tre làm luỹ, không có thành trì. Năm Tự Đức 22 (1869), bị phỉ chiếm cướp, huyện lỵ bị tàn phá
huỷ hoại, năm ngoái mới thu phục lại, tri huyện còn phải đóng nhờ ở Hà Dương để chiêu dụ dân chúng
phòng bị, chưa kịp tu sửa huyện lỵ.

Huyện hạt1 phía đông giáp giới hai huyện châu Để Định, Chiêm Hoá; phía tây giáp giới hai huyện
châu Vĩnh Tuy, Lục Yên; phía nam giáp giới huyện Hàm Yên; phía bắc giáp giới phủ Khai Hoá nước
Thanh.

Đông tây cách nhau 4 ngày đường. Nam bắc cách nhau 9 ngày đường.

Huyện có 5 tổng, gồm 31 xã:

1-Tổng Yên Định, 5 xã:
1.Xã Yên Định 2.Xã Du Gia 3.Xã Tùng Bách 4.Xã Đại Miện
5.Xã Tiểu Miện

2-Tổng Phú Linh, 5 xã:
1.Xã Phú Linh 2.Xã Linh Hồ 3.Xã Lang Can 4.Xã Bạch Ngọc
5.Xã Thuý Loa

3-Tổng Bằng Hành, 8 xã:
1.Xã Bằng Hành 2.Xã Hướng Minh 3.Xã Ngọc Liễn 4.Xã Vô Điếm
5.Xã Hữu Sản2 6.Xã Cao Đường 7.Xã Lạc Bạn 8.Xã Hành Mai

4-Tổng Phù Loan, 5 xã:
1.Xã Phù Loan 2.Xã Ninh Kiệm 3.Xã Bình Sa 4.Xã Bạch Sa
5.Xã Minh Khương

5-Tổng Nhân Mục, 8 xã:
1.Xã Nhân Mục 2.Xã Pháp Cấm 3.Xã Loa Sơn 4.Xã Cao Đà
5.Xã Chàng Dương 6.Xã Vị Khê 7.Xã Bình Cốc 8.Xã Qui Nhân

                                                     
1 Huyện Vị Xuyên : Thời thuộc Minh là châu Bình Nguyên . Nhà Lê, năm Quang Thuận 7 (1466)

đổi đặt là châu Bình Nguyên  thuộc phủ An Bình. Đời Mạc kiêng huý Mạc Phúc Nguyên (1547-1561),
đổi làm châu Vị Xuyên . Đầu Nguyễn vẫn theo như vậy. Năm Minh Mệnh 14 (1833) chia Vị Xuyên
làm hai huyện: hữu ngạn sông Lô là huyện Vĩnh Tuy, tả ngạn sông Lô là huyện Vị Xuyên. Lúc mới chia cả hai
huyện cùng thuộc phủ An Bình, từ năm Minh Mệnh 16 (1835) tách huyện Vị Xuyên (đã chia) sang phủ Yên
Ninh (sau là phủ Tương An). Nay là huyện Vị Xuyên và phần phía bắc huyện Bắc Quang (vùng các xã Hữu
Sản, Vô Điếm) tỉnh Hà Giang.

2 Xã Hữu Sản: Từ đời Thiệu Trị về trước là xã Hằng Sản . Năm đầu niên hiệu Tự Đức kiêng huý chữ Hằng
 (Hoàng thái hậu Phạm Thị Hằng, mẹ vua Tự Đức), đổi là xã Hữu Sản .
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Phong tục:

Trong năm tổng thì hai tổng Phù Loan, Nhân Mục người Nùng, người Mán ở xen nhau. Đất ở của
người Thổ (Tày), người Kinh gần ven sông, quần áo nhiều kiểu mà dài. Các tổng khác dân cư cũng ở
xen nhau. Người Mán, Nùng, Thổ (Tày) thì thổ hào đều ở nhà sàn. Người Thổ (Tày), người Nùng ở
chỗ đất bằng, khẩn đất trồng cấy, dùng xe guồng dẫn nước vào ruộng. Chỉ có người Mán ở núi, quần
áo cả dài và ngắn, đều nhuộm xanh, tiếng nói không giống nhau.

Sản vật:

Ruộng chỉ cấy một vụ thu. Lâm sản gỗ lạt các hạng thì cả năm tổng đều có, nhưng không nhiều.
Chỉ có tổng Yên Định có trồng cây thuốc phiện. Các xã Linh Hồ, Bạch Ngọc, Hướng Minh trước có
mỏ vàng, nhưng đều đã đóng cửa từ lâu.

Khí hậu:

Trong năm tổng chỉ có hai tổng Phù Loan, Nhân Mục cùng các xã Vô Chiêm, Bằng Hành, Hướng
Minh tổng Bằng Hành, xã Phú Linh tổng Phú Linh dân cư ở những nơi sông núi giáp nhau, cứ khoảng
giờ Thân, giờ Mùi sương mù khí độc bốc lên, đến giữa giờ Thìn (hôm sau) mới tan. Các tổng xã khác
dân ở trong hang sâu, giữa giờ Mùi khí độc bốc lên, đến giữa giờ Tỵ (hôm sau) mới tan. Tháng 3 đến
tháng 7 nhiều mưa, nước sông dâng cao. Các tháng 8, 9 thời tiết ấm ấp, nắng tạnh. Các tháng mùa
đông khi trời tạnh sáng càng rét đậm. Tháng giêng, tháng hai thì chỉ se lạnh mà thôi.

Núi sông:

Núi rừng liên tiếp, cứ một núi một khe chạy dài rồi chia làm nhiều nhánh. Núi có tên chỉ có núi
Nam Thiên Môn, núi Hiểm Cảnh ở xã Đại Miện; núi Hiểm Hoạ, núi Sài Sơn, núi Bà Sơn ở xã Phú
Linh; núi Châu Sơn, núi Bột Sơn, núi Dương Sơn, núi Bằng Hành, núi Ngọc Liễn giáp liền núi Bồ Lai ở
xã Hướng Minh; núi Hành Sơn ở xã Bằng Hành, núi Thuỷ Lạc ở xã Vô Điếm.

-Một dải sông Lô từ địa phận xã Tụ Thành huyện Vĩnh Tuy đổ vào, bờ bên phải giáp bản huyện,
đến khe Trì. Bên trái huyện hạt phía trên có sông Miện Giang chảy xuống đến khe Bình Sa, gồm 5
nhánh sông khe, chảy dồn vào sông Lô ở địa phận xã Hướng Minh. Huyện Vĩnh Tuy có khe Việt, khe
Ngân, khe Kỳ1. Bên dưới phía bên phải thuộc tổng Nhân Mục có bốn khe (đã chú rõ trong bản đồ) đều
đổ vào sông Lô. Trong đó có sông Miện Giang từ nước Thanh chảy đến, ngoài ra các khe ngòi khác
đều không có tên. Ngoài ra núi khe khác không có tên thì nhiều không kể xiết.

Đường đi:

-Một đường quan báo từ xã Bình Sa đến xã Bạch Sa, đi khoảng 1 ngày rưỡi. Từ xã Bạch Sa đến xã
Vô Điếm, đi khoảng 1 ngày. Từ xã Vô Điếm đến xã Hướng Minh, đi khoảng một ngày. Từ xã Hướng
Minh đến khe Du đi khoảng 1 ngày. Từ khe Du đến [đồn] An Biên đi khoảng 1 ngày. Cộng đường đi
khoảng 6 ngày.

-Một đường nhỏ từ An Biên đến xã Thượng Lãm, đi khoảng 2 ngày rưỡi.

-Một đường nhỏ từ An Biên đến xã Đại Miện, đi khoảng 1 ngày rưỡi, đến xã Tiểu Miện đi khoảng
2 ngày, đến biên giới nước Thanh đi khoảng 3 ngày.

-Một đường nhỏ từ An Biên đến xã Linh Hồ đi khoảng 1 ngày. Từ Linh Hồ đến xã Bạch Ngọc đi
khoảng 1 ngày. Từ xã Bạch Ngọc đến xã Lương Can đi khoảng 2 ngày. Từ xã Lương Can đến tổng Thổ
Bình huyện Chiêm Hoá đi khoảng nửa ngày.

                                                     
1 Khe này ở phần sông núi huyện Vĩnh Tuy thấy ghi là khe Mỏ  (chữ Nôm mỏ và Kỳ hơi giống nhau).



Tỉnh tuyên quang Đồng khánh địa dư chí

876

Đồn luỹ:

-Đồn An Biên: đồn cũ thuộc xã Phú Linh, hiện có quan binh [nước ta] và quân lính nhà Thanh cùng
đóng.

Binh:

-Nguyên ngạch tuyển lính: 35 người.

Dân:

-Số đinh theo sổ cũ: 812 người.

Ruộng đất:

-Ruộng đất theo sổ cũ: 3.406 mẫu có lẻ.

Thuế:

Thuế đinh điền cả năm:
-Nộp bằng tiền: 1.450 quan.
-Nộp bằng thóc: 873 hộc.

Cửa quan:

Cửa nhánh Bình Kênh thuộc xã Phú Linh. Thuế cả năm là 1.000 cân đồng đỏ.

Mỏ vàng cát:

-Mỏ Hướng Minh thuộc xã Hướng Minh. Thuế cả năm 1 lạng vàng cát.

Ba mỏ đã đóng cửa:
Mỏ Lương Can: Thuế cả năm 1 lạng vàng cát.
Mỏ Bạch Ngọc, Ngọc Liễn. Thuế cả năm 8 lạng vàng cát.
Mỏ Linh Hồ: Thuế cả năm 5 lạng vàng cát.

Dân ngụ cư thuộc hộ, khách hộ, người Thanh, Nùng, Mán: 294 người.
-Thuộc hộ: 76 người.
-Khách hộ: 33 người.
-Người Thanh: 28 người.
-Người Nùng: 15 người.
-Người Mán: 142 người.
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Châu Chiêm Hoá

Chiêm Hoá là châu do phủ Tương An thống hạt. Châu lỵ đặt ở xã Gia Thận tổng Thổ Bình, xung
quanh đắp luỹ đất hình vuông, mỗi mặt dài 15 trượng 7 thước 7 tấc, chu vi 63 trượng 8 tấc, cao 2 thước
6 tấc. Mặt luỹ và chân luỹ đều dày 6 thước. Ngoài luỹ trồng thêm hàng rào tre. Mặt trước có hào rộng
1 trượng, sâu 2 thước. Mở một cửa trước.

Châu hạt1 phía đông giáp giới châu Bạch Thông tỉnh Thái Nguyên, phía tây giáp giới huyện Vị
Xuyên (kê dưới đều thuộc bản tỉnh), phía nam giáp giới huyện Hàm Yên, phía bắc giáp giới huyện
Vĩnh Điện.

Đông tây cách nhau 4 ngày đường. Nam bắc cách nhau 7 ngày đường.

Châu có 4 tổng, gồm 40 xã, phố, vạn, trại:

1-Tổng Thổ Bình, 14 xã, phố, trại:
1.Xã Thổ Bình 2.Xã Vi Sơn 3.Xã Miện Dương 4.Xã Hà Lương
5.Xã Thân Xá 6.Xã Khúc Phụ 7.Xã Hùng Thốn 8.Xã Gia Thận
9.Xã Vĩnh Gia 10.Xã Xuân Hương 11.Xã Bình Long 12.Xã Xuân Quang
13.Phố Nghi 14.Trại Lôi Trinh

2-Tổng Cổ Linh, 15 xã, phố, vạn:
1.Xã Cổ Linh 2.Xã Ninh Dương 3.Xã Phúc Linh 4.Xã Xuân Linh
5.Xã Lương Mã2 6.Xã Xóm Xá 7.Xã Khai Quán 8.Xã Tùng Hiên
9.Xã Đài Quan 10.Xã Đài Mãn 11.Xã Phương Chử3 12.Xã Yên Lang
13.Phố Đài 14.Phố Trinh 15.Vạn Xóm

3-Tổng Vĩnh Yên, 7 xã:
1.Xã Vĩnh Yên 2.Xã Vĩnh Khánh 3.Xã Thanh Tương4 4.Xã Trùng Khánh
5.Xã Năng Khả 6.Xã Thượng Lâm 7.Xã Khuẩn Hà

4.Tổng Côn Lôn, 4 xã:
1.Xã Côn Lôn 2.Xã Đà Vị 3.Xã Yên Viễn 4.Xã Thượng Nông

Phong tục:

Dân trong châu ở nhà sàn, phần nhiều gieo lúa nếp. Mặc thuần quần áo nhuộm chàm. ít người biết
chữ, chuộng quỷ thần, phần nhiều tin mo then. Khi ốm đau bệnh tật thì lập đàn cầu đảo, không dùng
thuốc. Tập tục đại để là đơn giản tằn tiện. Hàng năm mùa xuân tháng giêng trai gái, từng đôi cùng
nhau ném quả còn (quả còn vuông khoảng 1 tấc, khâu bằng vải màu, bên trong nhồi bông, ngoài buộc
một dải tua dài chừng 1 thước 5 tấc) để vui chơi, khoảng 10 ngày mới tan hội. Đến tháng 9, khi lúa
chín, trai gái lại tập trung chày cối giã gạo chung cho vui.

                                                     
1 Châu Chiêm Hoá: Đời Đinh Lê là châu Vị Long . Thời thuộc Minh là châu Đại Man . Các triều từ Lê

sơ đến Nguyễn đều giữ tên cũ là châu Đại Man thuộc phủ An Bình. Năm Minh Mệnh 16 (1835) đổi là châu
Chiêm Hoá và đặt thuộc phủ Yên Ninh mới lập cùng năm. Nay là huyện Chiêm Hoá tỉnh Tuyên Quang.

2 Xã Lương Mã: Đầu đời Tự Đức về trước là xã Kim Mã . Năm Tự Đức 14 (1861) kiêng đồng âm chữ Kim
(Triệu Tổ Nguyễn Kim), đổi là Lương Mã .

3 Xã Phương Chử: Từ đời Minh Mệnh về trước là xã Hoa Độ , đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa
(tên huý mẹ vua Thiệu Trị), đổi là xã Phương Chử .

4 Xã Thanh Tương: Đầu đời Tự Đức về trước là xã Kim Tương . Năm Tự Đức 14 (1861) kiêng đồng âm chữ
Kim (Triệu Tổ Nguyễn Kim), đổi là xã Thanh Tương .
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Sản vật:

Trong châu đều là ruộng vụ thu. Gặt xong tuỳ từng nơi mà trồng bông, khoai, đậu, ngô. Ngoài ra
chỉ có củ nâu, vỏ cây dó, và tre gỗ mà thôi.

Khí hậu:

Khoảng tháng 4, tháng 5 thường có mưa to, gió bão. Sương mù lam chướng bốc ào ào, khoảng
tháng 10, 11 là nặng nề nhất, buổi sáng đến khoảng giờ Thìn, giờ Tỵ mới thấy rạng ánh mặt trời. Nước
sông Khâm Giang màu xanh như chàm. Khí đất ở đồng ruộng hơi nặng, công việc cày cấy đều vất vả
hơn ở miền hạ du, nhưng lúa thường chín sớm hơn. Đó là khí hậu sớm muộn khác nhau vậy.

Sông núi:

-Núi Thần Sơn: ở xã Gia Thận tổng Thổ Bình.

-Núi Tượng Sơn: ở xã Khúc Phụ tổng Thổ Bình.

-Núi Tạ Sơn: ở xã Vĩnh Yên tổng Vĩnh Yên.

Sông chỉ có một dải sông Khâm Giang.

Đường đi:

-Một đường lớn từ xã Xóm Xá đến châu lỵ, đi khoảng 1 ngày; đến phố Đài, đi khoảng 1 ngày; đến
đồn Vĩnh Yên, đi khoảng nửa ngày; đến đồn Chợ Xá, đi khoảng 1 ngày rưỡi; đến xã Lạc Thổ huyện
Vĩnh Điện, đi khoảng 3 ngày; cộng 8 ngày.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đến giáp địa giới tổng Phú Linh huyện Vị Xuyên, đi ước hơn 2 ngày.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi đường tắt đến giáp địa giới tổng Yên Lũng huyện Hàm Yên, đi
khoảng 1 ngày rưỡi.

-Một đường nhỏ từ châu lỵ đi xuống đến địa giới tổng Sơn Đô huyện Hàm Yên, đi khoảng hơn 2
ngày.

-Một đường nhỏ từ Xóm Vạn qua các xã Xóm Xá, Khai Quán, Cổ Linh, Lương Mã đến giáp địa giới
tổng Định Biên tỉnh Thái Nguyên, đi khoảng 3 ngày.

-Một đường nhỏ từ xã Xóm Xá đi lên đến các xã Phố Trinh, Bình Long, Tùng Hiên, Phố Đài, Đài
Mãn, Phương Chử, Đài Quan, đến giáp địa giới tổng Phong Huân tỉnh Thái Nguyên, đi khoảng 5 ngày.

-Một đường nhỏ từ Phố Đài đến xã Yên Lang giáp địa giới tổng Nhu Viễn tỉnh Thái Nguyên, đi
khoảng hơn 2 ngày.

-Một dòng sông Khâm Giang từ Xóm Vạn, qua đồn Vĩnh Yên đến Phố Đôn, đi thuyền khoảng 8
ngày.

-Một dòng sông Hoành Giang từ đồn Vĩnh Yên đến đồn Chợ Xá đi thuyền khoảng hơn 3 ngày.

Đồn lũy:

-Đồn Xóm Xá: Hiện có quân triều đình đóng giữ (ở dưới cũng thế).

-Đồn Vĩnh Yên: trước là bảo.

-Đồn Chợ Xá.

Binh:

-Nguyên ngạch chọn lính: 48 người. Năm Tự Đức thứ 20 (1867) cho rút số về để đổi lập 3 cơ
Tuyên dũng gồm 250 người. (Từng bị phỉ quấy nhiễu, hiện bỏ trốn và ốm chết gần hết).

Dân:

-Đinh số theo sổ cũ: 1.021 người.

Ruộng đất:

-Ruộng đất theo sổ cũ: 2.906 mẫu có lẻ.
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Thuế:

Thuế đinh điền cả năm:
-Nộp bằng tiền: 1.646 quan có lẻ.
-Nộp bằng thóc: 743 hộc có lẻ.

Cửa quan:

-Cửa Đài Vạn: thuộc xã Vạn Đài. Nguyên lệ cả năm nộp thuế tiền 3.500 quan.

Dân ngụ cư Thanh, Nùng, Mán: 420 người.
-Người Thanh: 13 người.
-Người Nùng: 13 người.

-Người Mán: 394 người.
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